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uỷ ban nhân dân

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

tỉnh Quảng ninh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===============

=======================================

Phương án 

Sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước năm 1999 và kế hoạch triển khai 

thực hiện phương án theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 21/4/1998

 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số:           /1999/QĐ-UB ngày      /3/1999

của Uỷ ban Nhân dân tỉnh)

Phần I

I. - Thực trạng doanh nghiệp Nhà nước

 do tỉnh quản lý

Từ năm 1990 đến nay qua thực hiện các Quyết định số 315/HĐBT, Nghị định 388/HĐBT và Chỉ thị 500 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đã nhiều lần tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và xây dựng phương án tổng quan được Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 6335/ĐMDN ngày 14 tháng 12 năm 1996.

Trong quá trình sắp xếp, tỉnh đã áp dụng nhiều biện pháp như sáp nhập, giải thể, chuyển hình thức sở hữu. Từ 204 doanh nghiệp ở thời điểm năm 1990 đến 31 tháng 12 năm 1997 toàn tỉnh còn 106 doanh nghiệp Nhà nước, giảm 98 doanh nghiệp, bằng 48,8 %. Tháng 9 năm 1998 còn 98 doanh nghiệp, giảm 8 doanh nghiệp, bằng 7,6 % so với năm 1997.

Cùng với việc sắp xếp lại các doanh nghiệp, tỉnh đã có một số biện pháp tích cực tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp như: Bổ sung vốn lưu động, tăng vốn đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ bằng nguồn vốn vay ưu đãi, quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia và Ngân sách địa phương, đồng thời tăng cường cán bộ quản lý cho một số doanh nghiệp...

Từ năm 1997 đến nay đã tiến hành sáp nhập 6 doanh nghiệp, cụ thể: Công ty Xi măng Quảng Ninh vào Công ty Xi măng và xây dựng Uông bí, Nhà máy Điện Hải Ninh vào Công ty Điện lực I (Trung ương), Công ty Kinh doanh hàng xuất nhập khẩu Hông gai vào Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Ninh, Xí nghiệp Cát Đông Triều vào Công ty Xây dựng II Quảng Ninh, Công ty Xây dựng Uông Bí vào Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Ninh, Công ty Xây dựng nhà ở vào Công ty Xây dựng và phát triển nhà ở Quảng Ninh. Chuyển hình thức sở hữu Nhà máy Sứ Quảng Yên. Giải thể 5 doanh nghiệp: Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Quảng Ninh, Công ty Thương mại Hồng Gai, Công ty Thương mại và dịch vụ Đông Triều, Công ty Thương mại và dịch vụ Tiên Yên, Công ty Bạch Đằng (Doanh nghiệp thuộc công an Tỉnh); Cổ phần hoá 2 doanh nghiệp: Công ty Xe khách Quảng Ninh và Khách sạn Suối mơ thuộc Công ty Du lịch Hạ Long.

Các doanh nghiệp Nhà nước được tỉnh phân bổ theo các ngành kinh tế kỹ thuật sau:

- Ngành Công nghiệp - Thủ công nghiệp: 
 06 doanh nghiệp

- Ngành Thuỷ sản: 




 06 doanh nghiệp

- Ngành Xây dựng: 



 13 doanh nghiệp

- Ngành Giao thông - Vận tải: 


 10 doanh nghiệp

- Ngành Thương mại: 



 13 doanh nghiệp

- Ngành Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Lâm nghiệp: 23 doanh  nghiệp

- Ngành Du lịch : 




 05 doanh nghiệp

- Ngành Văn hoá, Y tế, Giáo dục: 

 04 doanh nghiệp

- Doanh nghiệp Đảng, đoàn thể: 

 10 doanh nghiệp

- Doanh nghiệp trực thuộc các huyện,




                              thị xã, thành phố quản lý

           13 doanh nghiệp

- Doanh nghiệp thuộc các ngành khác: 
 08 doanh nghiệp

Tỉnh có 15 doanh nghiệp được chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích theo Nghị định 56/CP của Chính phủ.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp địa phương 3 năm 1995 - 1996 - 1997 như sau:


Đơn 
Vốn
Vốn 
Tỷ lệ
TSC§
Các 

Năm 
vị 
kinh 
Nhà 
vốn NN/
(Nguyên
khoản


tính
doanh
nước
vốn KD
giá)
nộp NS

1995
Tr. đồng
648.242
294268
45,52 %
424.863
87.751

1996
Tr. đồng
840.114
449.379
53,49 %
731.153
78.495

1997
Tr. đồng
882.140
487.487
55,26 %
791.593
69.406

1/ Về quy mô vốn Nhà nước: (bao gồm cả vốn Ngân sách và vốn tự bổ sung).

* Doanh nghiệp có vốn dưới 500 triệu đồng: 10 doanh nghiệp, chiếm 10,2 %.

* Doanh nghiệp có mức vốn từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng: 18 doanh nghiệp, chiếm 18,36 %.

* Doanh nghiệp có mức vốn từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng: 30 doanh nghiệp, chiếm 30,6 %.

* Doanh nghiệp có mức vốn từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng: 23 doanh nghiệp, chiếm 23,46 %.

* Doanh nghiệp có mức vốn từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 10 doanh nghiệp, chiếm 10,2 %.

* Doanh nghiệp có mức vốn trên 10 tỷ đồng là : 7 doanh nghiệp, chiếm 7,1 %.

Như vậy, số doanh nghiệp có mức vốn dưới 1 tỷ đồng là 28 đơn vị chiếm 26,41 %; Doanh nghiệp có mức vốn từ 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng là 53 đơn vị, chiếm 50 %; Doanh nghiệp có mức vốn từ 5 tỷ đồng trở lên có 17 dơn vị, chiếm 16 %.

2/ Lao động làm việc tại các doanh nghiệp:
Tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh là: 18.462 người. Lao động dôi dư không có việc làm là : 1.148 người, chiếm 6,21 %.

Lao động làm việc trong các doanh nghiệp tăng lên do các doanh nghiệp được mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng mặt hàng trên cơ sở đổi mới công nghệ, thiết bị ....Tổng số lao động năm 1995 là: 15.337 người, năm 1996 là: 16.330 người và năm 1997 là: 18.462 người.

Quy mô lao động ở các doanh nghiệp: 

- Dưới 100 người trong 1 doanh nghiệp 

44 đơn vị = 41 %

- Từ 100 người đến dưới 300 người trong 1 DN 
43 đơn vị = 40 %

- Từ 300 người đến dưới 500 người trong 1 DN 
16 đơn vị = 15 %

- Từ 500 người trở lên trong 1 doanh nghiệp 

03 đơn vị = 2,8 %

3/ Kết quả sản xuất kinh doanh:
- Giá trị sản lượng sản xuất trong kỳ: Năm 1995 đạt : 564.188 triệu đồng. Năm 1996 đạt: 784.687 triệu đồng (tăng 39 % so với năm 1995); Năm 1997 đạt : 796.487 triệu đồng (tăng 1,5 % so với năm 1996).

- Tổng số nộp Ngân sách qua các năm: Năm 1995 đạt: 87.751 triệu đồng; Năm 1996 đạt: 78.495 triệu đồng (giảm 10,54 % so với năm 1995); Năm 1997 đạt: 69.406 triệu đồng (giảm 11,57 % so với năm 1996) và chỉ chiếm 13,40 % thu Ngân sách địa phương.

- Tình hình tài chính của các doanh nghiệp Nhà nước địa phương nhìn chung không thuận lợi, tổng số nợ phải trả gấp trên hai lần nợ phải thu, trong đó chủ yếu là nợ Ngân hàng.

- Phân loại: 


+ Loại sản xuất kinh doanh có hiệu quả 23 DN chiếm 27 %.


+ Loại sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả 55 DN chiếm 62 %.


+ Loại sản xuất kinh doanh không hiệu quả 6 DN chiếm 11 %.

Phần II

Phương án sắp xếp DNNN năm 1999 và

 kế hoạch triển khai thực hiện phương án 
Trong những năm qua việc thực hiện các chủ trương, chính sách  của Đảng và Nhà nước về tổ chức sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các DNNN đã được tiến hành thường xuyên và đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhưng hiện tại  các DNNN ở tỉnh còn bộc lộ nhiều yếu kém; Khả năng cạnh tranh giảm sút. Doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả còn chiếm tỷ trọng lớn; Nhiều doanh nghiệp không cần thiết duy trì là DNNN; Chủ trương cổ phần hoá thực hiện còn chậm... Do vậy cần phải xây dựng và hoàn thiện phương án.

1/ Quan điểm:

Những năm qua, Nhà nước đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách để tổ chức, sắp xếp lại, phát huy quyền tự chủ kinh doanh, trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, hiện nay so với năm 1995 các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, lợi nhuận, nộp ngân sách, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhà nước có dấu hiệu trì trệ, giảm sút ở một số ngành, địa phương. Những doanh nghiệp bị thua lỗ kéo dài, không còn khả năng duy trì vẫn chưa được xử lý dứt điểm; Doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả còn chiếm tỷ trọng lớn; Tiến trình cổ phần hoá diễn ra chậm; Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường khu vực và quốc tế còn yếu kém.

Để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá VIII) về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước.

 Quán triệt chủ trương của Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg, việc sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh phải đảm bảo được các yêu cầu sau: 

- Phương án sắp xếp phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội và đặc điểm của tỉnh là: Vừa là tỉnh công nghiệp, du lịch vừa là tỉnh miền núi biên giới, hải đảo.

- Việc đổi mới, sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhà nước mạnh lên, sản xuất kinh doanh có hiệu quả đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường, đưa doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

- Sắp xếp theo hướng chuyên môn hoá kết hợp với kinh doanh tổng hợp, gọn đầu mối nhưng phải đảm bảo được việc làm và đời sống của người lao động.

- Việc tiến hành sắp xếp phải thực hiện thận trọng, đồng bộ, có trọng điểm nhưng khẩn trương và dứt điểm.

- Giữ lại những doanh nghiệp cần thiết ở những địa bàn , lĩnh vực quan trọng với điều kiện doanh nghiệp đó đang hoạt động có hiệu quả, có hướng mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh.

2/ Phướng án sắp xếp: 

 Đối với ngành Thương mại:

ở cấp tỉnh cần duy trì củng cố một Công ty ngoại thương làm nhiệm vụ xuất nhập khẩu, một Công ty nội thương làm nhiệm vụ cung ứng hàng tiêu dùng cho sản xuất và đời sống với phương thức bán buôn là chính. Việc bán lẻ của các cửa hàng nhỏ thì thực hiện phương thức bán, khoán, cho thuê đối với CBCNV, hoặc tiến hành cổ phần hoá. Các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) không cần thiết phải duy trì Công ty thương mại là DNNN. Việc cung ứng các mặt hàng chính sách và thu mua sản phẩm của nhân dân làm ra tại các huyện giao cho Cửa hàng hoặc Chi nhánh của Công ty thương mại, Công ty ngoại thương ở cấp tỉnh đảm nhận; Hoặc giao một số mặt hàng chính sách miền núi cho Công ty Vật tư thiết bị nông nghiệp có các chi nhánh ở cấp huyện thực hiện.

Cụ thể:

- Giữ lại một số Công ty đang kinh doanh có hiệu quả để củng cố phát triển.

- Giải thể Công ty thương mại vốn nhỏ, lao động ít, kinh doanh thua lỗ kéo dài, năm 1999 giải thể Công ty Thương mại Quảng Hà, Công ty Thương mại Ba Chẽ.

- Nghiên cứu giải pháp xử lý Công ty Thương mại Uông Bí, tiếp tục xử lý hợp nhất các Công ty cấp tỉnh có cùng ngành nghề kinh doanh như: Công ty Thương mại Hạ Long, Công ty Thương mại Quảng Ninh.

- Thực hiện phương thức bán, khoán, cho thuê một số Cửa hàng thuộc các Công ty Thương mại; Chấm dứt tình trạng khoán trắng của Công ty Thương mại Quảng Ninh và các Công ty Thương mại khác.

Sau năm 2000: 

Tiến hành sáp nhập, giải thể, bán, khoán, cho thuê và cổ phần hoá các doanh nghiệp khác thuộc ngành Thương mại, chỉ giữ lại ở cấp tỉnh 3 Công ty: 

- Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Ninh

- Công ty Thương mại Quảng Ninh

- Công ty Cung ứng tàu biển Quảng Ninh

Cấp huyện không có các Công ty Thương mại. Các Công ty Thương mại tỉnh phải hình thành mạng lưới phục vụ ở các huyện, thị.

Đối với ngành Du lịch:

- Các Công ty kinh doanh du lịch làm dịch vụ ăn uống, nghỉ... sẽ tiến hành cổ phần hoá hoặc thực hiện phương thức bán, khoán, cho thuê một số khách sạn.

- Sau năm 2000 chỉ tồn tại 1 Công ty Du lịch là DNNN chủ yếu làm du lịch lữ hành.

Đối với ngành Xây dựng: 
Tổ chức các DNNN làm nhiệm vụ xây lắp đủ mạnh theo chuyên ngành như:  Xây dựng thuỷ lợi, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Không để các Công ty xây dựng cấp huyện.

Cụ thể:

- Sáp nhập Công ty Khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng vào một Công ty Xây dựng cấp tỉnh.

- Nghiên cứu phương án sáp nhập 3 Công ty Gốm sứ Giếng Đáy I, II, III thành Công ty Gốm sứ Quảng Ninh và từng bước cổ phần hoá một số bộ phận; Tiến hành cổ phần hoá Công ty Gạch ngói Hải Ninh.

- Hình thành một Công ty Xây dựng thuỷ lợi Quảng Ninh trên cơ sở sáp nhập Công ty Xây dựng thuỷ lợi II vào Công ty Xây dựng thuỷ lợi I.

- Hình thành Công ty Xây dựng dân dụng công nghiệp Quảng Ninh.

- Hình thành Công ty Kinh doanh và xây dựng nhà Quảng Ninh.

- Giữ nguyên Công ty Xây dựng II.

- Giữ và củng cố Công ty Xây dựng công trình giao thông làm chức năng chuyên xây dựng các công trình giao thông vận tải.

- Sau năm 2000 sẽ thành lập Tổng Công ty Xây dựng Quảng Ninh, các Công ty Xây lắp trên là thành viên.

Đối với ngành Thuỷ sản: 

Trong năm 1999 - 2000 tiến hành phương thức bán, khoán, cho thuê cho CBCNV hai Xí nghiệp Chế biến thuỷ sản Đại Yên và Cái Rồng, cổ phần hoá Công ty Xuất khẩu thuỷ sản Quảng Ninh, Xí nghiệp Đóng sửa chữa tàu thuyền Cửa Ông.

Sau năm 2000 tiến hành cổ phần hoá Công ty Xuất khẩu thuỷ sản II.

Đối với ngành Lâm nghiệp:

Cần đổi mới Lâm trường quốc doanh theo ba mô hình, những doanh nghiệp làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, những doanh nghiệp hoạt động công ích và chuyển một số sang đơn vị sự nghiệp.

Cụ thể:

- Năm 1999: Sáp nhập Lâm trường Hoành Bồ I vào Lâm trường Hoành Bồ II thành Lâm trường Hoành Bồ.

- Các Lâm trường còn lại chờ khi có Nghị định của Chính phủ sẽ có phương án sắp xếp.

Đối với ngành Giao thông Vận tải:

Năm 1999 - 2000 Giữ lại các DNNN hoạt động công ích và Công ty Xây dựng công trình giao thông. Tiến hành cổ phần hoá Công ty Vận tải ô tô, Công ty Vận tải biển và xuất nhập khẩu, Xí nghiệp Đóng tàu Hạ Long, Xí nghiệp Cơ khí ô tô.

Sau năm 2000 sẽ tiến hành sắp xếp Công ty Vận tải xếp dỡ và Công ty Vận tải khách thuỷ Quảng Ninh.

Đối với ngành Công nghiệp:

- Củng cố Công ty Bia nước giải khát Quảng Ninh trong năm 1999 để đến năm 2000 tiến hành cổ phần hoá. 

- Sau năm 2000 cổ phần hoá Công ty Chế biến gỗ và sản xuất hàng xuất khẩu Quảng Ninh, Nhà máy Cơ khí Quảng Ninh, Công ty May xuất khẩu Quảng Ninh.

Đối với các doanh nghiệp Đảng, đoàn thể tiến hành sắp xếp lại theo 2 phương án:

- Chuyển toàn bộ doanh nghiệp Đảng, đoàn thể thành DNNN hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

- Chỉ giữ lại các doanh nghiệp sản xuất; Không có doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch, xuất nhập khẩu, thương mại.

Kế hoạch năm 1999:

- Cổ phần hoá các doanh nghiệp sau:

1/ Xí nghiệp Chè Đường Hoa

2/ Công ty Vận tải ô tô Quảng Ninh

3/ Công ty Vận tải biển và xuất nhập khẩu Quảng Ninh

4/ Nhà hàng Hương Lan (Công ty Thương mại Quảng Ninh)

5/ Công ty Xuất khẩu thuỷ sản Quảng Ninh

6/ Công ty Thương mại, dịch vụ, du lịch Cẩm phả (Khách sạn Hải Yến).

7/ Công ty Gạch ngói Hải Ninh

8/ Công ty Du lịch Hạ Long Quảng Ninh

9/ Công ty Du lịch Móng Cái 

- Sáp nhập các doanh nghiệp sau:

1/ Công ty Phát hành sách sáp nhập vào Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam.

2/ Nhà máy Điện Tiên Yên sáp nhập vào Công ty Điện lực I. 

4/ Sáp nhập Công ty Xây dựng thuỷ lợi II vào Công ty Xây dựng thuỷ lợi I.

5/ Sáp nhập Lâm trường Hoành Bồ I vào Lâm trường Hoành Bồ II.

6/ Sáp nhập Công ty Xây dựng và phát triển nhà ở Cẩm phả vào Công ty Xây dựng và phát triển nhà ở Quảng Ninh.

7/ Sáp nhập Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Hồng Gai vào Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Quảng Ninh.

- Bán, khoán, cho thuê:

1/ Xí nghiệp Chế biến thuỷ sản Đại Yên

2/ Xí nghiệp Chế biến thuỷ sản Cái Rồng

- Giải thể:

1/ Công ty Thương mại và dịch vụ Quảng Hà

2/ Công ty Thương mại và dịch vụ Ba Chẽ

- Nghiên cứu các giải pháp xử lý cho các Công ty đang bị thua lỗ kéo dài.

- Các ngành quản lý xây dựng phương án đổi mới sắp xếp các doanh nghiệp trực thuộc bằng các biện pháp cổ phần hoá, bán, khoán, cho thuê từng bộ phận để huy động vốn phát triển sản xuất; Mở rộng diện cổ phần hoá.

- Các doanh nghiệp thực hiện chương trình sáp nhập phải xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh theo phương thức tích tụ tập trung; Khắc phục tình trạng cộng gộp đơn giản.

- Tuỳ tình hình thực tế, nếu điều kiện cho phép sẽ mở rộng số doanh nghiệp cổ phần hoá./.
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